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Phân người và phân động vật nếu chưa được xử lý tốt mà thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm và ảnh
hưởng tới sức khỏe con người do phân chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Việc quản lý tổng hợp phân
người và phân động vật đang gặp nhiều khó khăn do nguồn phát thải phân người và động vật rất gần
nhau và lượng phân được thải ra với khối lượng lớn do mật độ người và chăn nuôi cao. Trong khi đó
nhu cầu tái sử dụng phân trong nông nghiệp và thủy sản lại yêu cầu hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng
phải đảm bảo an toàn. Bài báo này phân tích thực trạng quản lý phân người và phân động vật dưới
góc độ các văn bản quy định và các ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe. Chúng tôi cũng giới thiệu
những kết quả nghiên cứu ban đầu về cách quản lý tích hợp phân người và động vật ở Hà Nam. Cuối
cùng bài báo đề xuất các khuyến nghị nhằm quản lý hiệu quả phân người và động vật nhằm tái sử
dụng phân an toàn và cải thiện sức khỏe.
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Untreated human and animal excreta once being released into the environment can be a hazard to
the environment and human health by possible pathogens and drug residues. Integrated human and
animal manure management faces challenges given that livestock is kept in proximity to human
residencies and large amounts of human and animal manure are produced in limited space.
Meanwhile the demand of livestock and humans manure reuse in agriculture and fisheries requires
that the hygienic safety of both treated human and animal excreta is ensured and their nutrient
contents remain high. This research aims to assess the situation of human and animal excreta
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management based on regulation documents and environmental health impact approaches and to
introduce some initial researches on integrated animal and human waste management. Finally,
recommendations on human and animal waste management to reuse the excreta safely and effectively
are provided.

Keyword: Human excreta, livestock manure, intergrated human and animal waste management, Viet
Nam
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1. Đặt vấn đề

Phân người và động vật là nguồn tài nguyên quý
có thể tái sử dụng để làm phân bón trong nông nghiệp
cũng như nuôi trồng thủy sản và sản xuất năng lượng.
Các chất dinh dưỡng có trong phân người và động vật
như Ni tơ, Phốt pho, Ka li là nguồn chất dinh dưỡng
giá trị giúp cây trồng phát triển tốt và cho năng suất
cao, mang lại giá trị kinh tế; hơn nữa sử dụng phân
hữu cơ sẽ góp phần giảm thiểu sử dụng nguồn phân
bón vô cơ do đó cũng tiết kiệm chi phí cho hộ nông
dân. Việc này giúp tiết kiệm nguyên liệu và năng
lượng để sản xuất phân bón vô cơ, như vậy góp phần
bảo vệ môi trường và có lợi về kinh tế. Tuy nhiên
quản lí phân người và động vật không tốt sẽ gây
những hậu quả cho môi trường và sức khỏe, ví dụ gây
ra các vụ dịch tiêu chảy, nhiễm giun sán, và phát tán
các tác nhân gây bệnh khác như viêm đường hô hấp
trên, cúm, bệnh truyền qua các véc tơ. Theo Tổ chức
Y tế thế giới (WHO), tính đến năm 2000, khoảng
80% dân số thế giới (2,6 tỷ người) sống ở nông thôn
không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh đảm bảo,
việc quản lí phân người và động vật là một thách
thức cho sức khỏe và môi trường [26].

Ước tính 30% hộ gia đình nông thôn Việt Nam
sử dụng phân người trong sản xuất  nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản. Trong số này chỉ có 20,6%
phân được ủ đủ 6 tháng trở lên theo hướng dẫn của

Bộ Y tế [8]. Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai
đoạn 2006 - 2010 cho thấy tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu
hợp vệ sinh ở nông thôn theo Quyết định 08/BYT
chỉ đạt 42% [3]. 

Bên cạnh nguồn phát thải phân người là nguồn
phát thải phân động vật, chủ yếu là trong quá trình
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, phổ biến nhất
là phân lợn, trâu, bò, với lượng chất thải chăn nuôi
gia súc gia cầm thải ra môi trường mỗi năm ước tính
khoảng 75 - 85 triệu tấn [16].  Phần lớn chăn nuôi
ở Việt Nam là chăn nuôi nông hộ, khu chăn nuôi rất
gần với nơi ở của con người. Hiện nay, phần lớn các
trường hợp quản lí phân người và động vật được
thực hiện riêng rẽ nên cần các phương pháp xử lý
khác nhau. Do phân người và động vật được phát
thải gần nhau, chúng tôi giả thiết rằng nếu có một
phương pháp quản lí tích hợp hai nguồn phân này
với hiệu quả xử lí cao và tiết kiệm được nguồn lực
thì sẽ giúp tăng cường được việc tái sử dụng phân
trong nông nghiệp để bảo vệ môi trường và phòng
trừ dịch bệnh. Tiếp cận tích hợp là một trong những
đặc điểm của tiếp cận Một sức khỏe - huy động sự
phối hợp liên ngành để giải quyết một vấn đề đạt
hiệu quả cao hơn so với các hoạt động chuyên
ngành riêng lẻ [15].  

Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu tổng quan
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về thực trạng quản lý và sử dụng phân người và
phân động vật với mục tiêu i) Tổng  hợp các qui
định hiện hành liên quan tới vấn đề quản lý tích hợp
phân người và động vật tại Việt Nam, ii) Tìm hiểu
nguy cơ sức khỏe từ phân người và phân động vật
tới môi trường và sức khỏe, iii) Tìm hiểu một số mô
hình quản lý phân người và phân động vật đã được
sử dụng tại Việt Nam và giá trị về dinh dưỡng mà
phân người và phân động vật đem lại, iv) Thảo luận
và khuyến nghị phù hợp cho hoạt động quản lý tích
hợp nguồn chất thải này tại Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở dữ liệu và từ khóa

Phân tích tài liệu thứ cấp từ các nguồn tài liệu:
Sách chuyên ngành; Tạp chí: Tạp chí Y tế Công
cộng; nghiên cứu khoa học được xuất bản, công bố
từ những viện khoa học hàn lâm như Viện Thổ
nhưỡng nông hóa, Viện Chăn nuôi, các trường đại
học; các tài liệu, qui định của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT), Bộ Y tế
v.v… Tài liệu được tìm trên các cơ sở dữ liệu:
Science direct (http://www.sciencedirect.com), thư
viện pháp luật (www.thuvienphapluat.vn) ; website
Bộ Y tế, Bộ NN & PTNT, Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường, Tổng cục Thống kê. Các từ khóa tìm kiếm:
phân người; phân động vật, phân chuồng; chất thải
chăn nuôi; quy định vệ sinh nhà tiêu; animal waste
management; animal manure management;
livestock waste management. Tài liệu chủ yếu được
phát hành từ năm 1998 đến nay và một số văn bản
luật từ năm 1990 đến nay.

2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn, loại trừ và phân

tích tài liệu

Tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu

Chúng tôi lựa chọn các bài báo cáo, nghiên cứu,
quy định được xuất bản, công bố từ những cơ sở dữ
liệu nói trên liên quan đến quản lí phân người và
động vật với các tiêu chí sau: i) Các bài báo khoa
học chuyên ngành được đăng tải ở các tạp chí
chuyên ngành, ii) Các bài nghiên cứu ưu tiên có thời
gian cập nhật, công bố từ năm 2000 đến nay, iii)
Không giới hạn thời điểm xuất bản của sách chuyên
ngành được sử dụng, iv) Các bài nghiên cứu, thực
hành, quy định, ưu tiên đề cập tới khu vực các nước
Đông Nam Á và Việt Nam, v) Các bài lấy từ
website điện tử chỉ giới hạn ở các website của
Chính phủ, website chuyên ngành, của cơ quan,

trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức. 
Tiêu chuẩn loại trừ tài liệu

Các tài liệu bị loại trừ bao gồm các quy định
pháp luật được ban hành từ trước năm 1945 và
không liên quan tới vấn đề quản lý phân từ người,
và phân từ động vật trong trong chăn nuôi; các báo
cáo, nghiên cứu, bài báo khoa học không đề cập tới
Việt Nam hoặc các quốc gia đang phát triển. Tất cả
các bài báo liên quan tới vấn đề chất thải từ người
và từ động vật trong chăn nuôi từ trước năm 2000
sẽ không được đưa vào sử dụng. Các bài lấy từ
website điện tử có đuôi ".com", ".net" cũng không
được chấp nhận.

Phân tích tài liệu 

Chúng tôi tìm được 31 tài liệu tiếng Việt với các
chủ đề liên quan đến phân người; phân động vật,
phân chuồng; chất thải chăn nuôi; quy định vệ sinh
nhà tiêu. Số tài liệu tiếng Anh tìm được với các từ
khóa tương ứng là: Animal waste management (479
tài liệu), Animal manure management (99);
livestock waste management (255). Sau khi tổng
hợp cuối cùng với tất cả các tiêu chí lựa chọn, 70 tài
liệu được đưa vào sử dụng để phân tích. Tất cả các
tài liệu được quản lí bằng phần mềm EndNote để
quản lý. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Các quy định trong quản lý và sử dụng

phân động vật và phân người ở Việt Nam

3.1.1. Các quy định trong quản lý và sử dụng 
phân động vật

Với số lượng gia súc gia cầm ngày một tăng lên,
tình trạng chất thải của chăn nuôi đã trở thành vấn
đề trầm trọng đối với môi trường và sức khỏe, vẫn
còn thực trạng thải trực tiếp phân ra môi trường
không qua bất kỳ một biện pháp xử lý nào, hoặc xử
lý không triệt để [21]. Các quy định trong quản lý
và sử dụng phân động vật tại Việt Nam hiện tồn tại
hai vấn đề chính, chưa có quy định cụ thể dành
riêng cho việc quản lý và sử dụng phân động vật,
những nội dung đề cập tới việc này nằm rải rác ở
các quy định khác, và chưa được áp dụng ở quy mô
hộ gia đình. 

Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam ra đời từ
tháng 10 năm 1993, và sửa đổi, bổ sung năm 2006
kèm theo hàng loạt các qui định được ban hành.
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Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có điều luật cụ
thể nào qui định về việc quản lý và sử dụng
phân động vật. Vấn đề xử lý phân động vật
trước khi thải ra môi trường chỉ được đề cập
trong một số qui định có liên quan đến chất
thải chăn nuôi và đề cập rải rác trong những
quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về
điều kiện trại chăn nuôi, chủ yếu là trại chăn
nuôi lợn, cũng như các thông tư hướng dẫn đi
kèm. Nội dung liên quan đến việc quản lý
phân động vật còn hạn hẹp và chưa cụ thể.
Một số nội dung về xử lý phân động vật được
lồng ghép trong các qui định dành cho chất
thải rắn (Bảng 1). 

Phân động vật được đưa vào danh mục
chất thải từ vệ sinh chuồng trại và chăn nuôi
gia súc, gia cầm. Danh mục này nằm trong
Quy chuẩn Quốc gia về ngưỡng chất thải
nguy hại do Bộ Tài Nguyên và Môi trường
ban hành [6]. Theo Quy chuẩn này, phân
động vật được quản lý theo quy định quản lý
chất thải nguy hại. Quy định chỉ đề cập chủ
yếu tới việc cấp giấy phép đăng ký là chủ
nguồn thải và các vấn đề liên quan tới những
người làm về quản lý chất thải nguy hại [7].

Trong Thông tư về Quy định quản lý chất
thải nguy hại, việc áp dụng các điều khoản
trong quy định không hướng tới đối tượng là
những hộ gia đình đơn lẻ mà chỉ dành cho các
trang trại, doanh nghiệp lớn. Như vậy, các
quy định chưa đề cập nhiều tới đối tượng ở
quy mô hộ gia đình. Trong khi đó, chăn nuôi
hộ gia đình đang là mô hình chăn nuôi phổ
biến tại Việt Nam. Theo số liệu của kết quả
điều tra cơ bản dự án "Điều tra cơ cấu, năng
suất, hiệu quả và tổ chức sản xuất chăn nuôi
lợn và trâu bò thịt", trong cả nước tỷ lệ chăn
nuôi ở cấp hộ gia đình đạt 60% [1]. 

Một số quy chuẩn trong chăn nuôi cũng
đề cập tới vấn đề xử lý phân động vật. Tuy
nhiên, nội dung trong những quy chuẩn này
không trực tiếp và khu trú vào vấn đề xử lý
phân động vật mà chỉ đề cập tổng quát trong
vấn đề giữ vệ sinh khu chuồng trại chăn nuôi
nói chung. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia điều
kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học qui
định về tổng số vi khuẩn Coliform và Coli
phân không vượt quá 500MPN/100ml theo
TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990) [2]. Theo

Bảng 1. Một số quy định có liên quan đến quản lý 
chất thải người, động vật ở Việt Nam
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Quyết định 09/2005/QĐ-BYT, chất thải rắn (bao
gồm phân động vật) phải được thu gom hàng ngày
và xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng hoá chất, hoặc bằng
chế phẩm sinh học phù hợp [2].

Nhìn chung, các qui định, thông tư, qui chuẩn về
chuồng trại chăn nuôi đề cập tới vấn đề xử lý phân
động vật như một phần trong quy trình giữ vệ sinh
chuồng trại. Nhưng hiện tại chưa có các qui định cụ
thể trong vấn đề quản lý và tái sử dụng chất thải
phân động vật để đảm bảo vừa giữ được các chất
dinh dưỡng có trong nguồn nguyên liệu này vừa
ngăn chặn các mối nguy hại tới môi trường.

3.1.2. Các qui định trong quản lý và sử dụng
phân người

Gần đây, Tổ chức Y tế thế giới đã cập nhật
hướng dẫn sử dụng nước thải, phân, và nước xám
trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trong
hướng dẫn mới này, cách tiếp cận dựa vào đánh giá
nguy cơ được sử dụng để xây dựng mục tiêu sức
khỏe và môi trường. Hướng dẫn đưa ra các mốc thời
gian cũng như các giải pháp xử lí phân để lựa chọn
như ủ phân tùy thuộc vào loại vi sinh vật có hại cần
tiêu diệt [24]. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, kết quả cho thấy hiện
nay chưa có một quy định cụ thể cũng như hướng
dẫn chi tiết cho việc quản lý tái sử dụng phân người.
Đa số các quy định đề cập tới điều kiện vệ sinh tại
các nhà tiêu, thời gian ủ tối thiểu trong nhà tiêu, một
số chất độn có thể sử dụng. 

Quyết định 08/2005/QĐ-BYT về việc ban hành
tiêu chuẩn ngành: Các loại nhà tiêu được Bộ Y tế
quy định là nhà tiêu hợp vệ sinh về mặt kỹ thuật và
đảm bảo các yêu cầu sau: a) Cô lập được phân
người, ngăn không cho phân chưa được xử lý tiếp
xúc với người, động vật và côn trùng; b) Có khả
năng tiêu diệt được tác nhân gây bệnh có trong phân
(vi rút, vi khuẩn, đơn bào, trứng giun, sán) và không
làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Năm 2006, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2006
về Hướng dẫn kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn
uống và nhà tiêu hộ gia đình [10].

Thông tư 27/2011/TT-BYT ban hành Quy
chuẩn quốc gia về nhà tiêu - điều kiện đảm bảo hợp
vệ sinh đã đề cập phần nào tới việc xử lý phân
người. Nhìn chung, các quy định về việc quản lý và
tái sử dụng nguồn phân người  và động vật đã được
đề cập trong các qui định nhưng chưa thực sự được

chú trọng trong việc quản lý tích hợp hai nguồn thải
này. Các nội dung có liên quan chỉ tập trung vào
vấn đề vệ sinh và các hoạt động ban đầu để lưu trữ
nguồn phân người và động vật. Một số nội dung có
đề cập tới việc tái sử dụng phân động vật trong chăn
nuôi nhưng chưa đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể đối với
chất thải sau xử lý và việc quản lý, giám sát, thanh
tra để đảm bảo độ an toàn và không gây ra các ảnh
hưởng nghiêm trọng với sức khỏe. Mặt khác, nhiều
tiêu chuẩn, quy định chưa được áp dụng triệt để ở
cấp hộ gia đình mà chỉ dùng cho những đơn vị chăn
nuôi lớn. 

3.2. Nguy cơ sức khỏe liên quan đến phân

người và động vật

Tại Việt Nam, người dân tại hầu hết các khu vực
nông thôn vẫn giữ thói quen sử dụng phân động vật
sau khi ủ hoặc phân người (phân tươi) để bón cho
rau màu vì nguồn dưỡng chất dồi dào này giúp cây
trồng phát triển tốt [18]. Hoạt động này dẫn đến các
nguy cơ về mặt sức khỏe. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ở các nước đang
phát triển có khoảng 340 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị
tiêu chảy với khoảng 1 tỷ lượt/năm. Thống kê
những nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 750
triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở châu Á, Phi và Mỹ la tinh
đã bị tiêu chảy cấp trong một năm và khoảng 3-6
triệu trẻ ở nhóm tuổi đó bị chết hàng năm, 80% chết
trong 2 năm đầu sau khi ra đời [26]. Một trong
những nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm phân.
Nguyên nhân dẫn tới nguy cơ nhiễm giun sán ở các
vùng nông thôn miền Bắc và miền Trung Việt Nam
(80% dân số) có liên quan mật thiết với hoạt động
sử dụng phân tươi để tưới trồng [12, 20, 22, 23]. 

Trong phân thường có các vi sinh vật: vi khuẩn
(tả, lỵ, thương hàn, Escherichia coli), vi rút và các
loại ký sinh trùng, động vật đơn bào gây ra một số
bệnh truyền nhiễm  như tiêu chảy, giun sán [24].
Các vi sinh vật này có thể nhiễm vào cơ thể người
thông qua đường miệng (khi tưới trồng và ăn uống)
hoặc qua da (nhiễm giun móc, sán máng) hoặc
nhiễm qua thực phẩm nhiễm ký sinh trùng sán lá.
Các bệnh liên quan tới chất thải là phân đã được Tổ
chức Y tế thế giới tóm lược trong Bảng 2 [24].

Trong các loại vi khuẩn, E. coli là loại vi khuẩn
phổ biến. Chúng phá vỡ chức năng màng ở ruột non
và dẫn đến tiêu chảy. Chủng E. coli 0157:H7 có thể
gây ra bệnh nguy hiểm với biểu hiện tiêu chảy ra
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máu có thể đe dọa đến tính mạng đặc biệt là ở người
già và trẻ em [25]. 

Theo số liệu từ 29/61 tỉnh trong cả nước, từ năm
1990 đến năm 2001, ước tính 44,4% dân số nhiễm
giun đũa, 23,1% nhiễm giun tóc và 21,8% nhiễm
giun móc [22]. Tình trạng nhiễm giun đũa và giun
tóc liên quan tới sử dụng phân chưa qua ủ với OR
lần lượt là 1,2 và 2,1 [19].

Tình trạng nhiễm giun móc có thể gây nên thiếu

máu ở người nhiễm. Theo một nghiên cứu tại ba
trường tiểu học ở trẻ từ 6 đến 14 tuổi thành phố
Lạng Sơn, tỷ lệ nhiễm giun móc trên 323 trẻ là
21,4% và giun móc là 35,2%. Nghiên cứu cũng xác
định được nguy cơ thiếu máu khi nhiễm giun móc
(OR=3,4, p<0,01) và giun tóc (OR=2,1, p<0,01)
[11]. 

Phân động vật được đánh giá là ít chứa các sinh
vật gây bệnh hơn và như vậy những nghiên cứu về
ảnh hưởng sức khỏe con người của phân động vật
cũng được tiến hành ít hơn so với phân người. Tuy
nhiên, các tác nhân gây bệnh có thể được tìm thấy
trong chất thải người cũng hiện diện trong chất thải
động vật (Bảng 3) [17]

3.3. Giá trị dinh dưỡng và một số mô hình

xử lý phân đã được ứng dụng tại Việt Nam

3.3.1. Giá trị dinh dưỡng từ phân người và
phân động vật

Sử dụng nguồn phân người hay phân động vật
sau quá trình xử lí như ủ, xử lí vệ sinh phân tán

Bảng 2. Các bệnh có liên quan tới chất thải là
phân người và động vật

Bảng 3. Một số tác nhân gây bệnh tìm thấy trong
chất thải động vật 
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(biogas, tự hoại …) làm phân bón cho cây trồng là
biện pháp hiệu quả và tự nhiên giúp tiết kiệm chi
phí, giảm sử dụng phân bón hóa học. Đây là nguồn
phân giàu chất dinh dưỡng đạm (Ni tơ), lân (Phốt
pho) và kali giúp tăng độ màu mỡ cho đất. Trong
các loại phân bón được sử dụng trong nông nghiệp,
đây cũng là cách tiết kiệm nhất để trả lại cho đất sự
màu mỡ các chất hữu cơ và chất dinh dưỡng mà cây
trồng đã lấy đi, giúp giữ độ màu cho đất. Trong hai
loại phân ủ, phân trộn các phế liệu hữu cơ và phân
ủ có một lượng lớn phân động vật, thì phân ủ có sử
dụng lượng lớn phân động vật, mà trong đó có các
vi sinh vật có khả năng sinh sôi, được dùng để tăng
dinh dưỡng cho cây [20]. 

Trung bình mỗi đầu gia súc nuôi nhốt trong
chuồng, sau mỗi năm có thể cung cấp một lượng
phân chuồng. Phân chuồng tốt thường có các thành
phần dinh dưỡng như ở Bảng 4 và Bảng 5 [4].

Trong 10 tấn phân chuồng có thể lấy ra được
một số nguyên tố vi lượng như sau:

3.3.2. Các biện pháp xử lí phân

Một số biện pháp đã được áp dụng trong xử lý
phân người phối hợp với phân động vật nhưng điển
hình nhất là phương pháp ủ phân. Có rất nhiều cách
ủ phân khác nhau đã được áp dụng tại Việt Nam.

Dưới đây là một số biện pháp tiêu biểu và phổ biến.
Mô hình ủ phân chuồng bao gồm hai cách ủ

chìm và ủ nổi. Phương pháp ủ nổi (ủ thành đống trên
mặt đất). Phương pháp ủ chìm (đào hố để ủ). Sau ủ
từ 2-3 tháng tùy thuộc điều kiện nhiệt độ của môi
trường, phân hoại mục có thể được đem ra sử dụng.
Tại một số nước đang phát triển hoạt động này cũng
đã được tiến hành [5]. 

Theo Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT, có 3
phương pháp ủ phân chính là ủ nóng, ủ nguội và ủ
nóng trước ủ nguội sau, đây là những phương pháp
chỉ dành riêng cho phân chuồng.

Tuỳ theo thời gian có nhu cầu sử dụng phân mà
áp dụng phương pháp ủ phân thích hợp để vừa đảm
bảo có phân dùng đúng lúc vừa đảm bảo được chất
lượng phân. Bên cạnh các biện pháp ủ phân, một số
mô hình xử lý phân khác cũng được thực hiện, trong
đó, phổ biến nhất hiện nay là mô hình công nghệ khí
sinh học Biogas, được sử dụng phổ biến ở cấp hộ gia
đình. Đây là mô hình do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ
NN &PTNT chủ trì và phối hợp thực hiện từ năm
2003. 

Hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở chăn nuôi
gia súc quy mô hộ gia đình được xem là một giải
pháp tương đối tổng thể để xử lý nguồn chất thải rắn
từ các hoạt động chăn nuôi, trong đó chủ yếu bao
gồm phân động vật thải ra trong quá trình chăn
nuôi. Trong qui trình này, biện pháp ủ phân xanh
thông qua cách trộn lẫn phân với vôi bột, đất bột đã
được thực hiện. Sau 1 tháng, phân xanh được lấy ra
để bón cho cây trồng. 

Thời gian gần đây, phương pháp đánh giá Dòng
chảy dinh dưỡng MFA (Material Flow Analysis) đã
được sử dụng để định lượng dòng chảy của các chất
dinh dưỡng từ khi nguồn phân được đưa vào hầm ủ
cho tới khi kết thúc quá trình xử lý. Mô hình MFA
đã được áp dụng tại Hà Nam cùng với lượng giá
nguy cơ vi sinh (QMRA) nguy cơ sức khỏe liên quan
đến ủ phân là phương pháp có thể giúp đánh giá lợi
ích về dinh dưỡng và môi trường và nguy cơ sức
khỏe [13]. 

4. Bàn luận

4.1. Hướng tới quản lý tích hợp phân người

và động vật

Chiến lược Quốc gia về phát triển ngành chăn
nuôi Việt Nam giai đoạn 2010-2020 tập trung chủ

Bảng 4. Thành phần dinh dưỡng của phân chuồng (%)

Bảng 5. Các nguyên tố vi lượng trong 10 tấn phân chuồng 
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yếu vào chăn nuôi trang trại lớn và tập trung vật
nuôi ngoài khu vực dân cư. Tuy nhiên, ở hầu hết các
cơ sở ở vùng nông thôn và ven đô, khu vực chăn
nuôi và nơi ở của con người theo truyền thống là gần
nhau và chính sách tập trung chăn nuôi khó có thể
thực hiện trong tương lai gần. Với những mô hình
hiện tại, chất thải của con người và động vật được
xử lý riêng rẽ. Tuy nhiên, do tính chất gần nhau của
chất thải của người và động vật, việc thực hành
quản lý phối hợp chất thải người và động vật là rất
cần thiết.

Trong năm 2012, tại Hà Nam, Hội YTCC Việt
Nam đã và đang triển khai một chương trình nghiên
cứu "Công cụ Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi
trường tổng hợp trong quản lý chất thải từ con người
và động vật tại Việt Nam". Chương trình tập trung
vào việc phối hợp chất thải của người và động vật
để xử lý bằng mô hình hố ủ luân phiên, áp dụng hai

phương pháp ủ kín và ủ hở. Bên cạnh đó, là hoạt
động theo dõi và phân tích quá trình ủ. Mô hình ủ
được thực hiện thí điểm tại 8 hộ gia đình sử dụng
phân chuồng và phân người để bón cho cây trồng
trong thời gian 6 tháng. Một số kết quả ban đầu cho
thấy, sau 5 tháng, số lượng giun đũa phát triển, giun
đũa tuổi nhiễm, giun tóc phát triển đã giảm rõ rệt.
Kết quả phân tích quá trình ủ sẽ là cơ sở để chương
trình đưa ra các định hướng tiếp theo cho hoạt động
quản lý tổng hợp chất thải người và động vật trong
thời gian tới. 

4.2. Khuyến nghị

Qua phần tổng hợp ở trên cũng như những kết
quả nghiên cứu ban đầu về quản lý tích hợp phân
người và động vật nhằm tái sử dụng phân và cải
thiện sức khỏe, chúng tôi khuyến nghị: 

- Cần có các qui định cụ thể và chặt chẽ liên
quan tới vấn đề quản lý phân người và phân động
vật 

- Cần có các tiêu chuẩn cụ thể đối với chất
lượng của sản phẩm sau quá trình xử lý phân người
và động vật để sử dụng trong việc giám sát, theo dõi
và đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường trong quá
trình xử lý và chất lượng phân bón dùng trồng trong
nông nghiệp được an toàn đối với sức khỏe.

- Phát triển mô hình quản lý tích hợp và đồng
bộ phân người và động vật dựa trên những bằng
chứng nghiên cứu khoa học là rất cần thiết để giảm
thiểu nguy cơ từ nguồn chất thải này tới môi trường,
sức khỏe con người và vẫn giữ được giá trị phân bón
cho ngành nông nghiệp.

- Tăng cường các nghiên cứu khoa học trong
lĩnh vực xử lý tích hợp và quản lý nguồn phân người
và động vật để sử dụng làm phân bón trong nông
nghiệp, đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường từ
phân của người và động vật cũng như lợi ích kinh tế
của việc làm này.

Lời cảm ơn

Chúng tôi chân thành cảm ơn các hộ gia đình và
Trạm Y tế của xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam
đã hợp tác trong nghiên cứu. Trung tâm quốc gia về
năng lực nghiên cứu Bắc-Nam (NCCR North-
South) đã hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu này
thông qua dự án PAMS "Công cụ Đánh giá nguy cơ
sức khỏe môi trường tổng hợp trong quản lý chất
thải từ con người và động vật tại Việt Nam".

Mô hình hố ủ kín

Mô hình hố ủ hở

Hình 1. Mô hình thử nghiệm tại xã Hoàng Tây,
huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
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